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Chương 9 

Chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định 

- chuyển động tổng quát của vật rắn 

9.1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một điểm cố định 

9.1.1 Định nghĩa 

Chuyển động của vật rắn có một điểm luôn luôn cố định được gọi là 

chuyển động quay quanh một điểm cố định 

Thí dụ: Con quay tại chỗ, bánh 

xe ôtô chuyển động khi ôtô lái trên 

đường vòng; cánh quạt của máy bay 

khi máy bay lượn vòng .v 
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Mô hình nghiên cứu vật rắn 

chuyển động quay quanh một điểm  

cố định  biểu diễn trên    hình 9.1. 
Hình 9 - 1 

9.1.2 Thông số định vị. 

Vật rắn quay quanh một điểm cố 

định có thể biểu diễn bằng tiết diện( S) 

của vật quay quanh điểm O ( hình 9.2 ). 

Tiết diện này không đi qua điểm cố định 

O và chuyển động trong hệ toạ độ cố 

định Oxyz. Để xác định thông số định vị 

của vật ta dựng trục oz, vuông góc với 

tiết diện (S). Dựng  mặt phẳng π chứa hai 

trục oz và oz1 . Mặt  phẳng  này  cắt   mặt 

phẳng oxy theo  đường OD. Vẽ đường 

thẳng  ON vuông  góc  với  mặt  
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phẳng π  khi đó có góc DON = 
2
π

. Đường ON nằm trong mặt phẳng Oxy 

và gọi là đường mút. 

 Để   xác định vị trí của vật trong hệ toạ độ   oxyz trước hết phải xác định được vị 

trí của trục oz1, nghĩa là phải xác định được các góc θ và α. Tiếp theo phải xác 

định được vị trí của  vật so với  trục oz1  nghĩa là phải xác định được vị trí của nó 

so với mặt phẳng ONz1, nhờ góc ϕ= NIA. Như vậy ta có thể chọn ba góc ϕ, α và 

θ là ba thông số định vị của vật., ở đây góc α còn có thể thay thế bằng góc ψ = 

α−
π
2

. 

Ba góc ϕ, ψ, θ gọi là 3 góc Ơle. 

Góc ϕ gọi là góc quay riêng; góc ψ gọi là góc tiến động và góc θ gọi là 

góc chương động. 

9.1.2.2. Phương trình chuyển động 

Trong qúa trình chuyển động của vật các góc ơle thay đổi theo thời gian vì 

thế phương trình chuyển động của vật rắn quay quanh một điểm cố định có 

dạng: 

ϕ= ϕ (t). 

ψ= ψ(t).                                      (9.1 ) 

θ= θ( t). 

Căn cứ vào kết quả trên có thể phát biểu các hệ quả về sự  tổng hợp và 

phân tích chuyển động của vật rắn quay quanh một điểm cố định như sau: 

Hệ quả 9. 1: Chuyển động của vật rắn quay quanh 1 điểm cố định bao giờ 

cũng có thể phân tích thành ba chuyển động quay thành phần quanh ba trục giao 

nhau tại điểm cố định O. Các chuyển động đó là: chuyển động quau riêng quanh 

trục Oz1 với phương trình ϕ = ϕ( t); Chuyển động quay chương động quanh trục 

ON với phương trình θ = θ( t) và chuyển động quay tiến động quanh trục Oz với 
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phương trình ψ = ψ(t). 

Hệ quả 9.2: Tổng hợp hai hay nhiều chuyển động quay quanh các trục 

giao nhau tại một điểm là một chuyển động quay quanh  một điểm cố định đó. 

9.1.2.3. Vận tốc góc và gia tốc góc của vật. 

- Vận tốc góc. 

Gọi vận tốc góc của các chuyển động quay riêng, quay tiến động và quay 

ch−ơg động lần lượt là ϖ1, ϖ2 và ϖ3 ta có: 

ϖ1=  ;    ϖϕ& 2=  ;      ϖψ& 3 =θ&  

Theo hệ quả 9.2 dễ dàng suy ra vận tốc góc tổng hợp ϖ  của vật  

ϖ= ϖ1 + ϖ2 + ϖ3         (9.2).       

Vì các vectơ ϖ1, ϖ2, ϖ3 thay đổi theo thời gian nên ϖ cũng  là vectơ thay 

đổi theo thời gian cả về độ lớn lẫn phương chiều. 

Như vậy vectơ ϖ là 

vectơ vận tốc góc tức thời 

Tại một thời điểm có thể 

xem chuyển động của vật 

rắn quay quanh một điểm 

cố định như là một chuyển 

động quay tức thời với vận 

tốc góc ϖ  quanh trục quay 

tức thời ∆ đi qua một điểm 

cố định O.( hình 9.3). 
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Hình 9-3 - Gia tốc góc: 

Gọi gia tốc góc tuyệt đối ε  của vật được xác định bằng đạo hàm bậc nhất 

theo thời gian của véc tơ ω  
r
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N

 ω=ω=ε
.

dt
d rr

 (9.3) ω

Về phương diện hình học có thể xác định 

véc tơ  như là véc tơ vận tốc của điểm đầu N 

véc tơ vận tốc góc 

ε
r

ω  (hình 9.4). 

       Xét trường hợp đặc biệt chuyển động quay 

tiến động đều. 

Chuyển động của vật rắn quay quanh 1 

điểm cố định có chuyển động quay riêng và chuyển động quay tiến động là đều 

còn chuyển động quay chương động không có , nghĩa là ϖ1 = const ; ϖ2 = const;   

ϖ3 = 0 

0 

ω 1 
ω2ε 

ε 

Hình 9-4

         Trường hợp đặc biệt này gọi là chuyển động quay tiến động đều. 

Trong trường hợp chuyển động quay tiến động đều vận tốc góc  được xác 

định: 

ϖ = ϖ1+ϖ2 = ϖr+ ϖe                                                         (9.4) 

Và gia tốc góc: 

   ε = VN     với N là điểm mút của ϖ. 

Nhưng ở đây theo hình vẽ 9.4  hình bình hành vận tốc góc được gắn với 

mặt phẳng π ( Oz và Oz1) và quay quanh Oz với vận tốc ϖ2( ϖe). 

Do đó : 

 VN= ϖe x ON = ϖe x ϖ = ϖe x ( ϖe x ϖr)  = ϖe x ϖr

nghĩa là trong trường hợp chuyển động quay tiến động đều thì: 

 ε = ϖe x ϖr = ϖ2 x ϖ                (9.5). 
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9.1.3. Khảo sát chuyển động của một điểm trên vật 

9.1.3.1. Quỹ đạo chuyển động của điểm 

Khi vật chuyển động, vì mọi điểm có khoảng cách tới điểm O cố định là 

không đổi vì thế quỹ đạo của chúng luôn nằm trên một mặt cầu có tâm là O và 

bán kính bằng khoảng cách từ điểm khảo sát tới điểm cố định O. Chính vì thế 

người ta còn gọi chuyển động quay của một vật quanh một điểm cố định là 

chuyển động cầu. 

9.1.3.2. Vận tốc của điểm 

Xét điểm M trên vật. Tại một thời điểm vật có chuyển động quay tức thời 

với vận tốc góc quanh trục quay thức 

thời ∆ đi qua O vì thế vận tốc của điểm M 

có thể xác định theo biểu thức: 

ω
r

0 

∆ 

vM

ω 

h 

r 

Mα 

  =  ω  × MV
r r OM  (9.6) 

Véc tơ  hướng vuông góc với 

mặt phẳng chứa trục ∆ và điểm M và có 

độ lớn V

MV
r

M =  ω.h. Trong đó h là khoảng 

cách từ điểm khảo sát M đến trục quay 

tức thời ∆ (hình 9.5). 
Hình 9-5 

9.1.3.3. Gia tốc của điểm 

Gia tốc của điểm M trên vật 

rắn quay quanh một điểm cố định 

được xác định như sau: 

( )OM.
dt
dV

dt
dW MM ×ω==

r
 

Hình 9-6 
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 = OMV M ×ε+×ω
rrr

 

§Æt MM WV ω=×ω
r

 vµ  MWOM ε=×ε
r

 

Cuối cùng ta được : 

 MMM WWW εω +=  (9.7) 

Trong đó: MWω  hướng từ M về H và có độ lớn WωM = h.ω2; MWε hướng 

vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ ε
r

 và điểm M có độ lớn WεM = h1. ε. Với h1 

là khoảng cách từ điểm M tới véctơ ε . 

Chú ý: Về hình thức các véc tơ  và giống như gia tốc pháp 

tuyến 

MWω MWε

W nM và gia tốc tiếp tuyến MWτ   của điểm M khi nó quay quanh trục ∆ cố 

định nhưng thực chất là chúng khác nhau vì ở đây hai véc tơ ω  và  không 

trùng phương như trong chuyển động quay quanh một trục cố định. 

ε
r

Thí dụ 9.1: Khảo sát 

chuyển động quay tiến động đều 

của con quay có hai bậc tự do 

cho trên hình vẽ (hình 9 -7). Cho 

biết chuyển động quay tương đối 

của con quay quanh trục Oz, có 

vận tốc góc 
s
1.200r π=ω  và 

chuyển động quay kéo theo của 

trục Oz1 quanh trục Oz có vận 

tốc góc ωC = 2 
S
1

π . Hai trục Oz và Oz1 hợp với nhau một góc α = 300. Tìm vận 

tốc góc và gia tốc góc của con quay. 

1

rω

ω

eω

ε

α
0

Hình 9-7 

Bài giải: 

Chuyển động của con quay là tổng hợp của 2 chuyển đổng tương đối và 

kéo theo . Hai chuyển động này là các chuyển động quay quanh hai trục cắt nhau 
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tại một điểm O cố định. Như vậy chuyển động của con quay là chuyển động 

quay quanh điểm O cố định. ở đây chuyển động tương đối với vận tốc góc rω  là 

chuyển động quay riêng ω
r

1 =  ω
r

r; còn chuyển động kéo theo với vận tốc  ϖ  là 

chuyển động quay tiến động còn ω 3 =0. Con quay thực hiện chuyển động quay 

tiến động đều . 

Theo (9.4) ta có vận tốc góc tuyệt đối ω  =  ω
r

r =  ω
r

e

Véc tơ   được biểu diễn bẳng đường chéo hình bình hành  mà hai cạnh là ω
r

ω r và ω e. 

Vì ω r hợp với ω e một góc 30 độ do đó dễ dàng tìm được: 

 ω2 = ωr
2 + ωe

2 + 2ωe.ωr.cos300

hay: ω = 0
re

2
e

2
r 30cos..2 ωω+ω+ω  

• Thay số ta được ω = 202 π
S
1

. 

Gia tốc góc tuyệt đối ε  được xác định theo (9.5). 

 reeN ONV ω×ω=×ω==ε
rr

 

         = ω e  × (ω e + ω r) = ω e × ω r

Véc tơ ε  hướng vuông góc với mặt phẳng Ozz1 như hình vẽ và có giá trị: 

ε = ωe.ωr sin300 = 200 π 2. 2S
1

 

Thí dụ 9.2: Khảo sát chuyển động 

của bánh xe ôtô khi nó chuyển động đều 

trên đường tròn bán kính R =10m. 

1

W

0

aω aε

∆

I

p Wε

P

Cho biết bán kính bánh xe r = 0,5m; 

vận tốc tâm bánh xe (vận tốc ôtô) là V0 =  

36 km/h. 

Xác định vận tốc góc, gia tốc góc Hình 9-8 
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tuyệt đối của bánh xe và vận tốc, gia tốc của điểm P trên vành bánh xe (hình 

9.8). 

Bài giải: 

Chuyển động của bánh xe được hợp thành từ hai chuyển động thành phần: 

Chuyển động quay của bánh xe quanh trục Oz của nó với vận tốc góc ω 1 và 

chuyển động của trục bánh xe Oz1 quay quanh trục Oz thẳng đứng với vận tốc 

góc ω 2. Hai trục z và z1 giao nhau tại điểm cố định I vì thế có thể nói chuyển 

đông tổng hợp của bánh xe là chuyển động quay quanh một điểm I cố định. 

Trong trường hợp này ω 1 là vận tốc góc của chuyển động quay riêng, ω 2 là vận 

tốc góc của chuyển động quay tiến động. Chuyển động quay chương động có 

vận tốc bằng không. 

- Xác định vận tốc góc tuyệt đối  ω
r

 của bánh xe. Theo công thức (9.2) ta 

có: 

  ω  =  ω
r r

1 +  ω
r

2

Vì hai trục quay Iz và Iz1 luôn luôn vuông góc do đó:  ω
r

1 vuông góc  ω
r

2. 

Mặt khác vì bánh xe lăn không trượt trên đường nên vận tốc điểm P là 

VP=0. 

Suy ra đường IP chính là trục quay tức thời của bánh xe. Căn cứ vào hình 

vẽ xác định được ω1 = ω2.cotgα. 

Trong đó: ω2 = 
R
V0  và tgα = 

R
r

. 

Và ω = 2
2

2
1 ω+ω  

Thay số tìm được: ω1 = 20 (1/s), ω2 = 1 (1/s) và ω = 20 (1/s). 

Chuyển động của bánh xe là chuyển động tiến động đều do đó xác định 

gia tốc góc tuyệt đối.như sau: 

 = ε
r

NV =  ω
r

2 × IN  =  ω
r

2 ×  ω
r

1
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Về trị số:ε = ω2 ω1 sin
2
u

 = 20  1/s2  hướng vào trong và vuông góc với mặt 

phẳng hình vẽ. 

- Xác định vận tốc điểm P 

Do P nằm trên trục quay tức thời nên vận tốc của nó Vp = 0. 

- Xác định gia tốc điểm P 

Theo (9.7) W P = W ωP + W εP

Vì P nằm trên trục quay tức thời nên W ωP =  ω
r

 × OP =0 

Còn ω εP hướng vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vào điểm P như 

hình vẽ với trị số: 

ε
r

WεP =  IP. ε = 10.20 = 200 m/s2.   

 

9.2. Chuyển động tổng quát của vật rắn (chuyển động tự do 
của vật rắn) 

9.2.1. Phương trình chuyển động 

Khảo sát vật rắn chuyển động tự do trong  hệ trục toạ độ cố định Oxyz. Để 

thiết lập phương trình chuyển động của vật ta chọn một điểm A bất kỳ trên vật 

làm tâm cực và gắn vào vật hệ trục Ox1y1z1 có các trục song song với Ox, Oy, 

Oz. Khi đó vị trí của vật sẽ được xác định bởi vị trí của hệ Ax1y1z1 so với hệ 

Oxyzvà vi trí của vạt so với hệ di động o x y z. Từ đó suy ra thông số định vị của 

vật so với hệ Oxyz sẽ là toạ độ xA, yA, zA của điểm A và 3 góc Ơle ϕ, ψ và θ của 

vật. Suy ra phương trình chuyển động của vật sẽ là: 

xA = xA (t)      yA = yA (t)       zA = zA (t)                                             

ϕ = ϕ(t)          ψ = ψ(t)           θ = θ(t)                       ( 9.7 ) 

Chuyển động tự do của vật luôn luôn có thể phân tích thành 2 chuyển 

động: 



 -127-

- Tĩnh tiến theo một tâm cực A 

- Chuyển động quay quanh tâm cực A 

9.2.2. Vận tốc và gia tốc của cả vật 

Vận tốc của cả vật được biểu diễn qua vận tốc của tâm cực A là AV
v

và vận 

tốc góc tức thời ω  của vật quay quanh trục quay tức thời ∆ đi qua cực A. 

Tương tự gia tốc của vật cũng được biểu diễn bởi gia tốc của tâm cực A là 

wr A và gia tốc góc tức thời  trong chuyển động quay tức thời quanh trục quay 

tức thời đi qua A. 

ε

9.2.3. Vận tốc và gia tốc của một điểm trên vật 

Xét điểm M bất kỳ trên vật rắn chuyển động tự do. Vận tốc của điểm M sẽ 

được xác định theo biểu thức: MAAM VVV
rrr

+= .            ( 9.8 ) 

Với AV
v

 là vận tốc tâm cực A còn MAV
v

 là vận tốc của điẻm M trong 

chuyển động quay quanh điểm A. Ta có: 

 AMVMA ×ω= v
r

; ω  là vận tốc góc tức thời của vật trong chuyển 

động quay quanh A. 

Tương tự gia tốc của điểm M cũng được xác định theo biể thức: 

                                        ( 9.9 ) MAAM WWW
rrr

+=

Trong đó:  W MA = W ω
MA  + W ε

MA  

Víi:  W ω
MA =   ×  ω

r
MAV
r

 W ε
MA  =   ×  ε

r
MAV
r

Cuối cùng ta có: 

  = MW
r

εω ++ MAMAA WWW
rrr

.          (  9. 10 ) 

 


